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chức UNESCO (2017) về BLHĐ thì trung bình mỗi năm có khoảng 246
triệu trẻ em và vị thành niên trải qua các hình thức BLHĐ, bao gồm bắt
n¹t ở trưêng học. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, bắt n¹t học ®ưêng là hiện
tưîng rất phổ biến trong các hình thức của BLHĐ và gây nên những ảnh
hưëng tiêu cực về sức khỏe và tâm lý tình cảm của học sinh. Những nạn
nhân của bắt n¹t học ®ưêng thưêng chịu các cảm xúc lo lắng, cô đơn, mức
độ tự chủ thấp, trầm cảm, thậm chí là đã có rất nhiều trưêng hợp có ý định
tự tử hoặc đã tự tử. Nghiên cứu về BLHĐ do tổ chức UNICEF điều phối
tại 18 nưíc cho thấy, 2/3 trẻ em tham gia nghiên cứu báo cáo rằng các em
đã từng là nạn nhân của bắt n¹t học ®ưêng diễn ra trong khuôn viên trưêng
học, trưíc cổng trưêng hoặc trên ®ưêng đến trưêng (UNICEF, 2017).

Những năm gần đây, BLHĐ trong học sinh ở Việt Nam thu hót ®ưîc
nhiều sự quan tâm của xã hội bởi sự gia tăng về số vụ, sự phức tạp hơn về
các hình thức biểu hiện, đặc biệt là các vụ đánh hội đồng với tính chất dã
man trưíc cổng trưêng, các vụ học sinh sử dụng những hung khí gây nguy
hiểm cho nạn nhân. Bạo lực học ®ưêng ảnh hưëng tiêu cực tới môi trưêng
giáo dục và học tập của hệ thống các trưêng học, tới sức khỏe thể chất và
tinh thần của học sinh, đặc biệt là tâm trạng lo âu, sợ hãi khi đến trưêng
và các triệu chứng trầm cảm của học sinh là nạn nhân. Những vấn đề liên
quan đến BLHĐ trong học sinh rất cần ®ưîc quan tâm nghiên cứu trên
những chiều cạnh khác nhau để từ đó có thể ®ưa ra các biện pháp can thiệp
kịp thời và toàn diện. Dưíi đây là một số tiếp cận lý thuyết thưêng ®ưîc
vận dụng trong các nghiên cứu quốc tế về BLHĐ để tìm hiểu mức độ phổ
biến về các hình thức BLHĐ trong học sinh gắn với các giai đoạn lứa tuổi
của trẻ và những tác động đến BLHĐ ở các cấp độ khác nhau, trong mối
liên hệ giữa cá nhân trẻ với môi trưêng xung quanh các em.

1. Tiếp cận sự phát triển của trẻ em (Child Developmental Approach)

Hệ thống lý thuyết về sự phát triển của trẻ em xem xét sự phát triển và
thay đổi của trẻ em về mặt sinh học, nhận thức, tâm lý tình cảm và hành
vi qua các giai đoạn phát triển của trẻ, như học thuyết về sự nhận thức của
Jean Piaget (1896-1980), học thuyết phân tâm học của Erik Erikson
(1902-1994), học thuyết nhận thức văn hóa xã hội của Lev Vygotsky
(1896-1934),v.v. (xem Santrock, 2006). Tiếp cận sự phát triển của trẻ em
trong nghiên cứu bạo lực học ®ưêng ®ưîc dựa trên nền tảng của hệ thống
lý thuyết về sự phát triển của trẻ em. Tiếp cận này ®ưîc vận dụng để tìm
hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm tâm sinh lý gắn với các giai đoạn lứa tuổi
của trẻ em đối với mức độ phổ biến của các hình thức BLHĐ, đặc biệt là
bắt nạt trong học sinh - một hình thức phổ biến của BLHĐ. 
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Trong các công trình nghiên cứu về bạo lực học ®ưêng trong học sinh,
các tác giả như Rigby (2003), EstÐvez và cộng sự (2008), Pepler và Craig
(2000), Wang và cộng sự (2009) đã cung cấp các phát hiện rằng, BLHĐ
trong học sinh có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi của trẻ em, về mức độ
phổ biến, hình thức thể hiện, đối tưîng bị bạo lực và những khác biệt này
có mối liên hệ với các đặc điểm tâm sinh lý theo các giai đoạn phát triển
của trẻ. 

Hình thức bạo lực thể chất giữa các học sinh, trong đó chủ yếu là bắt
nạt về mặt thể xác, xảy ra phổ biến hơn một cách đáng kể ở trẻ em nhỏ
tuổi. Hiện tưîng bắt n¹t bằng thể xác ngày càng ít xuất hiện hơn khi trẻ
em lớn hơn, như nghiên cứu của Pepler và Craig (2000). Pepler và Craig
đã nghiên cứu sự thay đổi về hình thức và đối tưîng gây hÊn của trẻ ở
trưêng học theo các nhóm tuổi 4-9; 10-13; 14-18 đối với 7 hình thức bạo
lực giữa học sinh trong môi trưêng học ®ưêng (từ mẫu giáo đến trung học
phổ thông) bao gồm: bạo lực bằng lời nói (verbal), bạo lực thể chất (phys-
ical), bắt nạt (bullying), bạo lực mang tính xã hội (social) (nói xấu, cô
lập...), quấy rối tình dục (sexual harassment), bạo lực trong mối quan hệ
hẹn hò (date violence), băng đảng (gang behavior) và các hành vi phạm
tội (deliquency). Theo đó, có sự khác biệt không chỉ về hình thức bạo lực
mà còn về đối tưîng bị gây bạo lực (nạn nhân) giữa các nhóm tuổi. Cụ thể,
nhóm tuổi 4-9 có xu hưíng thực hiện các hành vi bạo lùc/g©y hÊn với trẻ
đồng trang lứa cùng giới tính với ba hình thức phổ biến là bạo lực bằng lời
nói, bạo lực thể chất, và bắt n¹t ở trưêng học. Trong khi đó, trẻ thuộc nhóm
tuổi 10-13 và 14-18 có hành vi gây hấn với cả các bạn cùng giới tính và
khác giới tính. Các hình thức bạo lực mang tính xã hội, quấy rối tình dục
không phải là hiện tưîng thuộc nhóm tuổi 4-9, mà chỉ xuất hiện ở nhóm
tuổi 10-13 và 14-18. Đối tưîng bị bạo lực ở cả hai nhóm tuổi này cũng
bao gồm các bạn đồng trang lứa cùng giới tính và khác giới tính. Đối với
hình thức bạo lực trong mối quan hệ hẹn hò, các hành vi băng đảng và tội
phạm cũng chỉ phổ biến ở nhóm 14-18 tuổi. 

Nghiên cứu của Avilés và Monjas (2005), Boulton và Underwood
(1992) chỉ ra rằng, các hành vi bạo lực thể xác có xu hưíng phổ biến hơn
trong nhóm trẻ em nhỏ tuổi và có xu hưíng gần như rất ít xảy ra ở nhóm
13-14 tuổi trở lên. Tuy nhiên, hình thức bạo lực bằng lời nói và bạo lực với
bạn hẹn hò lại có xu hưíng tăng cao ở nhóm học sinh trung học tuổi vị
thành niên (AvilÐs & Monjas, 2005, Boulton & Underwood, 1992, dẫn
theo EstÐvez E. và cộng sự,  2008). Tư¬ng tự, nghiên cứu của Wang và
cộng sự (2009) cũng cho thấy, càng ở những lớp học cao hơn thì hiện
tưîng bạo lực thể xác và lời nói càng trở nên ít phổ biến hơn. 
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Lý giải cho sự khác biệt về mức độ phổ biến của các hình thức BLHĐ
trong học sinh thuộc các độ tuổi khác nhau, các nhà nghiên cứu cho rằng,
trong quá trình phát triển của trẻ, trẻ em “không chỉ đơn giản là phổng
phao hơn” mà trẻ còn ®ưîc học hỏi cách thức giành ®ưîc quyền lực thông
qua các hành vi gây hấn từ các sân chơi khác nhau. Đồng thời trẻ thực hiện
các hành vi gây hấn mà không hề lo lắng về các hậu quả. Trẻ có thể áp
dụng những kinh nghiệm giành ®ưîc sự thống trị thông qua bạo lực đối
với các hình thức bạo lực khác như quấy rối tình dục, bạo lực với bạn hẹn
hò, bạo lực đối với trẻ em (Pepler, Craig, 2000). 

Một số học giả khác đã chỉ ra rằng, hành vi bắt nạt bạn cùng trang lứa
xảy ra ngay từ những năm đầu của lứa tuổi nhi đồng khi trẻ bắt đầu khẳng
định bản thân trưíc những ngưêi xung quanh nhằm thiết lập địa vị xã hội
mang tính thống trị (social dominance) của chúng. Trẻ có xu hưíng có
những hành vi thô bạo về mặt thể xác, ví dụ như đánh, đấm các bạn cùng
trang lứa, đặc biệt là những trẻ yếu hơn chúng về mặt thể lực, và thực hiện
các hành vi mang tính hăm dọa để đạt ®ưîc sự thống trị (Rigby, 2003).
Tuy nhiên, khi trẻ em lớn hơn, chúng bắt đầu thực hiện những cách thức
thống trị ngưêi khác bằng những hình thức ít bị khiển trách về mặt xã hội
hơn, do vậy, các hình thức bắt nạt bằng lời nói và bạo lực gián tiếp trở nên
phổ biến hơn các hình thức bạo lực thể chất (Hawley, 1999, dẫn theo
Rigby, 2003). 

ở một góc nhìn khác trong mối liên hệ giữa BLHĐ với các đặc trưng
theo lứa tuổi phát triển của trẻ, Stevens và các cộng sự (2000) cho rằng,
khi nhỏ tuổi, trẻ thực hiện các hành vi bạo lực mà không quan tâm đến hậu
quả và sự đánh giá của những ngưêi xung quanh (mà chỉ nhằm đạt ®ưîc
mục tiêu duy nhất là có địa vị thống trị), thì khi trẻ lớn hơn, trẻ bắt đầu
phát triển các nhận thức về hành vi của cá nhân một cách đầy đủ hơn trong
mối liên hệ với những ngưêi xung quanh, và trẻ cũng dần học hỏi ®ưîc
các kỹ năng và các chuẩn mực về ứng xử chuẩn, do vậy, trẻ bắt đầu cân
nhắc về các cách giải quyết vấn đề, theo đó, bạo lực chỉ là một trong số
các cách mà trẻ có quyết định sử dụng hay không. ở độ tuổi lớn hơn trẻ
có khả năng phản ứng một cách tích cực với cách tiếp cận giải quyết vấn
đề đòi hỏi sự đánh giá phức tạp hơn về các sự lựa chọn (Stevens và cộng
sự, 2000, dẫn theo Rigby, 2003). Điều này có thể giúp lý giải tạo sao hình
thức BLHĐ thể xác có xu hưíng giảm trong nhóm trẻ em lớn hơn, và thay
vào đó là các hình thức bạo lực bằng lời nói và bạo lực gián tiếp. 

Mối liên hệ giữa đặc điểm tâm sinh lý theo sự phát triển của trẻ em với
các hành vi bạo lực cũng ®ưîc phân tích nhiều ở các nghiên cứu về BLHĐ
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trong học sinh thuộc nhóm tuổi vị thành niên - giai đoạn gắn với tuổi dậy
thì, có nhiều xáo trộn về tâm sinh lý, xuất hiện nhiều căng thẳng, mâu
thuẫn trong quan hệ ứng xử với ngưêi xung quanh, đặc biệt là các mối
quan hệ phức tạp ở trưêng học và xuất hiện nhiều nguy cơ dẫn đến các
hành vi bạo lực nếu trẻ không có kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
Cũng trong độ tuổi vị thành niên, mối quan hệ với bạn đồng trang lứa đóng
vai trò quan trọng và nhiều hành vi bạo lực của trẻ có thể chịu ảnh hưëng
của nhóm bạn đồng trang lứa (Santrock, 2006). Những nhóm này có thể
tạo thành một mối đe dọa đối với những học sinh không cùng nhóm. Một
hiện tưîng thưêng gặp là BLHĐ có thể bắt nguồn từ một thành viên của
nhóm, có sự phàn nàn hoặc bất bình, hoặc định kiến với một cá nhân nào
đó, hoặc chỉ đơn giản là để mua vui cho nhóm. Hiện tưîng bắt n¹t có thể
xảy ra bởi một hoặc hai học sinh với sự cổ vũ một cách thụ động của các
học sinh khác (Pepler & Craig, 1995, dẫn theo Rigby, 2003). Điều này có
thể giúp lý giải cho hình thức BLHĐ đang ®ưîc dư luận xã hội ở Việt Nam
rất quan tâm là hiện tưîng có những học sinh bị đánh hội đồng một cách
dã man bởi một nhóm học sinh, trong khi những bạn học khác thì quay
video, hoặc cổ vũ cho hành vi đánh hội đồng này. 

Như vậy, có thể thấy rằng, lý thuyết về sự phát triển của trẻ em tá ra
hữu ích đối với việc tìm hiểu về mức độ phổ biến, hình thức thể hiện, đối
tưîng bị bạo lực trong mối liên hệ với các giai đoạn phát triển theo lứa tuổi
của trẻ. Lý thuyết này cũng giúp giải thích nguyên nhân của các hành vi
gây hấn, bắt nạt và các hành vi BLHĐ khác ở trẻ theo các giai đoạn lứa
tuổi, mặc dù, để lý giải các nguyên nhân, các yếu tố tác động đến hiện
tưîng BLHĐ cũng cần xem xét trên các góc độ và từ nhiều chiều cạnh
khác nữa, chứ không thể chỉ dựa trên các đặc điểm cá nhân của trẻ. 

2. Lý thuyết kiểm soát xã hội của Hirschi (Hirschi’s Social Control
Theory) 

Lý thuyết kiểm soát xã hội (Social Control Theory) còn ®ưîc biết đến
với lý thuyết gốc là Lý thuyết gắn kết xã hội (Social Bond Theory). Lý
thuyết kiểm soát xã hội ®ưîc phát triển bởi Travis Warner Hirschi (1935-
2017) - nhà xã hội học Mỹ, nên lý thuyết này còn ®ưîc gọi bằng cách cụ
thể hơn là Lý thuyết kiểm soát xã hội của Hirschi (Hirschi’s Social
Control Theory). Lý thuyết kiểm soát xã hội ®ưîc vận dụng rất phổ biến
để giải thích các hành vi gây hấn, bạo lực và tội phạm vị thành niên, trong
đó có vấn đề về bạo lực trong học sinh. Theo Popp và Pegiaero, lý thuyết
kiểm soát xã hội là một trong những lý thuyết phổ biến nhất để giải thích
cho các hành vi lệch chuẩn của vị thành niên, đặc biệt trong bối cảnh ở



74 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 28, số 5, tr. 69-80

trưêng học. 

Lý thuyết này ®ưîc hình thành dựa trên giả định rằng trẻ vị thành niên
có thiên hưíng thực hiện các hành vi lệch chuẩn, và vì vậy, những hành vi
lệch chuẩn của vị thành niên cần phải ®ưîc kiểm soát. Và rằng, những
hành vi lệch chuẩn chịu ảnh hưëng của mức độ sự gắn kết xã hội của vị
thành niên (Hirschi 1996, dẫn theo Popp & Pegiaero, 2012). Trong những
công trình nghiên cứu của Hirschi về tội phạm vị thành niên, cũng như các
nghiên cứu về các hành vi lệch chuẩn của vị thành niên của nhiều nhà
nghiên cứu khác đã cho thấy, mối gắn kết xã hội giữa các cá nhân và xã
hội càng mạnh thì cá nhân càng có xu hưíng tuân theo/thùc hiện các hành
vi theo chuẩn mực và luật pháp của xã hội. Ngưîc lại, nếu mối gắn kết của
cá nhân đối với xã hội càng lỏng lẻo thì các cá nhân càng có xu hưíng
thực hiện các hành vi lệch chuẩn. Hay nói một cách khác, những hành vi
lệch chuẩn xuất hiện là do hậu quả của mối gắn kết xã hội yếu (xem Popp
& Pegiaero, 2012; Chan & Chui, 2013).

Sự gắn kết xã hội mà Hirschi mô tả trong các công trình của ông bao
gồm bốn thành tố: (1) Sự gắn kết (attachment), (2) Sự cam kết (commit-
ment), (3) Sự tham gia (involvement), và (4) Niềm tin (belief) (Hirschi,
1969, dẫn theo Popp & Pegiaero, 2012). Có thể tóm tắt khái niệm của các
thành tố này như sau(1): 

Sự gắn kết là để chỉ về mối gắn kết về mặt tình cảm giữa đứa trẻ với
cha mẹ, bạn đồng trang lứa và trưêng học. Mối liên hệ về tình cảm càng
chặt chẽ thì càng giúp trẻ vị thành niên tránh xa ®ưîc các hành vi phạm
pháp. Trong một mối gắn kết chặt chẽ, những đứa trẻ sẽ không thiết tha để
®ưa ra các quyết định có thể làm đổ vì suy mối quan hệ với những ngưêi
lớn/cha mẹ và bạn đồng trang lứa. Nếu sự gắn kết tình cảm lỏng lẻo/yếu,
hoặc không có sự gắn kết về tình cảm thì đứa trẻ có thể làm bất cứ điều gì
mà đứa trẻ muốn mà không cần quan tâm đến mọi ngưêi sẽ nghĩ như thế
nào về hành vi của chúng. 

Sự gắn kết về mặt tình cảm với cha mẹ ®ưîc hiểu là bao gồm cả thời
gian cha mẹ dành cho việc giám sát con cái, sự hiểu biết của cha mẹ về
bạn bè của con, và chất lưîng giao tiếp, thời gian trò chuyện, thời gian ở
bên nhau (Booth và cộng sự 2008; Hirschi, 1969, Miller và cộng sự, 1999,
dẫn theo Chan & Chui, 2013). Sự gắn kết với bạn đồng trang lứa cũng là
một nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành mô hình hành vi của trẻ
ở trưêng học. 

Sự cam kết là để chỉ việc trẻ vị thành niên đầu tư công sức, sự nỗ lực
và sự trung thành vào các thiết chế xã hội. Nếu như vị thành niên cam kết
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trung thành với những kỳ vọng và các trách nhiệm mà xã hội trông đợi ở
vị thành niên thì chúng sẽ cố gắng để đạt ®ưîc thành tích học tập, tham
gia vào các hoạt động ở trưêng và sau giờ học, đi học đại học, tìm kiếm
những công việc ®ưîc xã hội đánh giá cao, v.v. và như vậy thì trẻ sẽ có xu
hưíng thực hiện các hành vi theo thông lệ chung. Trong trưêng hợp ngưîc
lại, nếu trẻ không có cam kết với các giá trị xã hội chính thống như vậy
thì trẻ có xu hưíng thực hiện các hành vi lệch chuÈn/ph¹m pháp.

Sự tham gia để chỉ thời gian và năng lưîng mà trẻ dành cho sự tham
gia vào các hoạt động ngoại khóa. Nếu như trẻ vị thành niên bận bịu với
các hoạt động ngoại khóa như đi các hoạt động thể thao (bơi, đánh bóng,
chạy…), tham quan viện bảo tàng, xem triển lãm nghệ thuật, hoạt động
cộng đồng (như hoạt động từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trưêng…),v.v.
thì trẻ sẽ không có thời gian để làm những điều sai trái. Hay nói một cách
khác, nếu như trẻ càng dành nhiều thời gian cho sự tham gia các hoạt động
xã hội chính thống thì càng giảm các nguy cơ trẻ sa vào các hành vi lệch
chuẩn.

Niềm tin để chỉ việc trẻ vị thành niên có chấp nhận hệ thống giá trị
truyền thống và hợp nhất những giá trị này các chuẩn mực đạo đức của
chúng hay không. Hay nói một cách khác, liệu trẻ vị thành niên có coi
những nguyên tắc và các hành vi ®ưîc trông đợi của xã hội chính thống là
có ý nghĩa về giá trị đạo đức và là sự lựa chọn của chúng không. Nếu như
trẻ vị thành niên đặt niềm tin vào hệ giá trị xã hội chính thống này thì hành
vi của chúng sẽ là tấm gư¬ng phản ánh điều này. Ngưîc lại, nếu trẻ không
có niềm tin vào hệ giá trị xã hội chính thống này thì chúng sẽ coi thưêng
các trật tự xã hội và sẵn sàng hành động theo cách mà chúng muốn. Điều
này sẽ làm tăng nguy cơ của các hành vi lệch chuẩn/phạm pháp của trẻ vị
thành niên. 

Bốn thành tố trên có sự ảnh hưëng mang tính độc lập đối với các hành
vi lệch chuẩn của vị thành niên, tuy nhiên, bốn thành tố này cũng liên quan
chặt chẽ với nhau, và ®ư¬ng nhiên là sự ảnh hưëng mang tính kết hợp của
cả bốn thành tố này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn so với sự ảnh hưëng riêng
lẻ của một trong bốn thành tố. Nếu một trong bốn thành tố gắn kết trên bị
phá vỡ thì sẽ làm tăng nguy cơ trẻ vị thành niên sa vào các hành vi lệch
chuẩn. Thêm vào đó, nếu như mét trong bốn thành tố gắn kết xã hội bị
lỏng lẻo thì các thành tố còn lại cũng bị suy yếu đi do bản chất của mối
tư¬ng tác giữa chúng (Hirschi, 1969, dẫn theo Popp & Pegiaero, 2012). 

Lý thuyết kiểm soát xã hội của Hirschi thưêng ®ưîc vận dụng để giải
thích cho các hành vi gây bạo lực trong học sinh ở trưêng học, đặc biệt là
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các hành vi bắt nạt và đối xử thô bạo trong học sinh, tuy nhiên, một số học
giả dựa trên các kết quả nghiên cứu đã nhận xét rằng, cả nạn nhân và
những học sinh vừa là nạn nhân vừa là ngưêi gây bạo lực (bully- victim)
cũng có mức độ gắn kết xã hội yếu. Trong nghiên cứu về bắt nạt trong học
sinh, Haynie và các cộng sự (2001, dẫn theo Popp & Pegiaero, 2012) đã
chỉ ra rằng các học sinh là nạn nhân và các học sinh vừa là nạn nhân vừa
là ngưêi gây bạo lực có mức độ gắn kết với nhà trưêng thấp hơn các bạn
đồng trang lứa không trải qua các hành vi bạo lực học ®ưêng. Tư¬ng tù,
Cunningham (Cunningham, 2007, dẫn theo Popp & Pegiaero, 2012) cho
rằng, nhóm học sinh vừa là nạn nhân vừa là ngưêi gây bạo lực có mức độ
gắn kết về mặt tình cảm và sự cam kết về mặt xã hội thấp hơn so với nhóm
học sinh không trải qua các hành vi bạo lực học ®ưêng. Trong khi đó,
nhóm học sinh nạn nhân chỉ có mức độ gắn kết thấp hơn về mặt tình cảm
so với nhóm không trải qua bạo lực. 

Lý thuyết kiểm soát xã hội trong nghiên cứu BLHĐ không chỉ giúp tìm
hiểu các yếu tố nguy cơ mà còn giúp chỉ ra những yếu tố có thể làm giảm
các nguy cơ gây BLHĐ và các hành vi phạm pháp có thể xảy ra trong
tư¬ng lai của học sinh. Mặt khác, lý thuyết này cũng giúp tìm hiểu nhóm
trẻ em là nạn nhân từ góc độ phân tích về mối gắn kết xã hội của các em.
Lý thuyết kiểm soát xã hội cũng gợi ý cho những nghiên cứu về vai trò
quan trọng của gia đình, đặc biệt là sự gắn kết/mối quan tâm của gia đình
đối với trẻ em, và vai trò của nhà trưêng trong việc tổ chức các hoạt động
ngoại khóa, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho cả học sinh gây bạo
lực và học sinh là nạn nhân. 

3. Lý thuyết hệ thống sinh thái xã hội (Theory of Ecological Systems) 

Lý thuyết hệ thống sinh thái xã hội (Theory of Ecological Systems) còn
®ưîc dùng bằng thuật ngữ Mô hình sinh thái xã hội (Socio-Ecological
Model). Mô hình này ®ưîc phát triển từ lý thuyết hệ thống sinh thái xã hội
của Bronfenbrenner (Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory). Lý
thuyết hệ thống sinh thái xã hội của Bronfenbrenner nhấn mạnh rằng,
trong suốt quá trình cuộc đời của mỗi con ngưêi, bản thân mỗi cá nhân
không chỉ thuộc về cá nhân đó, mà còn bị chi phối và chịu ảnh hưëng bởi
các yếu tố môi trưêng xã hội và vật lý xung quanh ở các cấp độ khác nhau,
theo đó, hành vi của con ngưêi cũng chịu ảnh hưëng của hệ thống sinh
thái xã hội này. Bronfenbrenner phân loại hệ thống ảnh hưëng của môi
trưêng xung quanh tới các hành vi của cá nhân thành 5 cấp độ: (1) Hệ
thống vi mô (Microsystem); (2) Hệ thống trung mô (Mesosystem); (3) Hệ
thống ngoại vi (Exosystem); (4) Hệ thống vĩ mô (Macrosystem); và (5) Hệ
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thống niên đại/thời gian (Chronosystem) (Bronfenbrenner, 1986). Vận
dụng các luận điểm của lý thuyết sinh thái xã hội của Bronfenbrenner, có
thể mô tả hệ thống ảnh hưëng tới mô hình hành vi của trẻ như sau:

- Hệ thống vi mô: là hệ thống gần nhất mà trẻ có mối tư¬ng tác trực
tiếp nhất. ở cấp độ này, trẻ tư¬ng tác với các thành viên trong gia đình,
giáo viên và các bạn cùng học/ đồng trang lứa… 

- Hệ thống trung mô: sự tư¬ng tác giữa trẻ với các nhân tố khác nhau
thuộc hệ thống vi mô mà cá nhân chịu ảnh hưëng. Ví dụ, sự tư¬ng tác giữa
gia đình với các cơ sở giữ trẻ, trưêng học, các tổ chức xã hội, các nhóm
cộng đồng… 

- Hệ thống ngoại vi: bao gồm những nhân tố mang tính bối cảnh nằm
ngoài sự kiểm soát của cá nhân đứa trẻ và gia đình của các em, như mạng
lưíi xã hội, thể chế, chính sách, chuẩn mực xã hội. 

- Hệ thống vĩ mô: các ảnh hưëng của nền văn hóa, niềm tin, khuôn mẫu
hành vi, các ưu tiên về chính trị, bình đẳng dân tộc và màu da…

- Hệ thống niên đại: chu trình phát triển của cả cuộc đời cá nhân qua
các giai đoạn chuyển tiếp cũng như bối cảnh lịch sử xã hội. Đối với trẻ em
thì những đặc trưng tâm sinh lý của các giai đoạn phát triển là những nhân
tè quan trọng ảnh hưëng tới mô hình hành vi. 

Tư¬ng ứng với 5 cấp độ của hệ thống ảnh hưëng trên có thể xem xét
những yếu tố tác động đến hành vi BLHĐ trong học sinh ở 5 cấp độ: (1)
Cá nhân: tuổi, giới tính, dân tộc…; (2) Cấp độ liên cá nhân: mối quan hệ
của trẻ em với các thành viên gia đình, bạn đồng trang lứa, hàng xóm; (3)
Cấp độ thể chế: trưêng học, hệ thống dịch vụ; (4) Cấp cộng đồng: mạng
lưíi xã hội, chuẩn mực xã hội, dịch vụ xã hội; (5) Cấp độ chính sách:
chính sách, luật pháp, chuẩn mực văn hóa, bình đẳng giới, dân tộc… 

Capp G. và cộng sự (2017) cho rằng, tiếp cận lý thuyết sinh thái xã hội
trong nghiên cứu BLHĐ là một tiếp cận quan trọng để tìm hiểu những ảnh
hưëng tới các hành vi bạo lực trong môi trưêng học ®ưêng và bên ngoài
trưêng học. Hay nãi theo một cách khác, mô hình sinh thái xã hội giúp tìm
hiểu BLHĐ trong mối liên hệ với những nhân tố bên trong và nhân tố bên
ngoài và các chức năng của trưêng học. 

Theo Pepler & Craig (2000), một số học sinh có nguy cơ gây hấn/bắt
nạt hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân nhiều hơn các học sinh khác. Điều
này là do sự kết hợp giữa các yếu tố cá nhân, gia đình, bạn đồng trang lứa,
trưêng học và các những trải nghiệm từ bối cảnh rộng lớn hơn. Liên quan
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đến cá nhân: những trẻ gây bạo lực thưêng có những vấn đề về tính khí,
vấn đề tăng động giảm chú ý, hiếu động. Trẻ bị bạo lực là những trẻ có thể
là gặp những vấn đề tâm lý xã hội như hay lo lắng, sống thu mình, hoặc
có những đặc điểm khác thưêng so với trẻ cùng học. Liên quan đến các
yếu tố gia đình: những trẻ gây bạo lực thưêng thuộc các gia đình hay xảy
ra bạo lực, cha mẹ thiếu kỹ năng làm cha mẹ, cha mẹ hay sử dụng bạo lực
và trừng phạt con cái, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự hỗ trợ về
mặt xã hội, mối liên kết với cộng đồng yếu. Trong khi đó, trẻ bị bạo lực
thưêng là những trẻ thuộc các gia đình có cha mẹ bảo vệ con cái một cách
thái quá, cha mẹ không quyết đoán, cha mẹ can thiệp thái quá vào các vấn
đề của con. Yếu tố trưêng học có thể bao gồm sự thiếu quan tâm, thiếu sự
phối hợp giữa gia đình và nhà trưêng, và thiếu các biện pháp ngăn ngừa. 

ở cấp độ rộng lớn hơn là các yếu tố liên quan đến thể chế, chính sách,
các quan niệm mang tính thách thức về chuẩn mực văn hóa. Một thách
thức thưêng thấy về vấn đề văn hóa là sự tha thứ và bỏ qua, hoặc xem nhẹ
các hành vi gây hấn, bắt nạt bạn đồng trang lứa của trẻ em trai và sự chấp
nhận bị bạo lực của trẻ em gái (xem UNESCO, EFT, UNGEL, 2015).
Vinyamata (2001, dẫn theo Estévez E. và cộng sự, 2008) liệt kê ra một số
các nhân tố xã hội quan trọng ảnh hưëng tới sự hình thành các hành vi
BLHĐ bao gồm: hoàn cảnh khốn khổ và vị trí ngoài lề xã hội, gia đình
không ổn định, sự cổ sóy cho các hành vi bạo lực từ các phư¬ng tiện
truyền thông đại chúng, những giá trị/lợi ích tức thì của hành vi hung
hăng/gây hấn, hoặc sự biện hộ cho những lời nói dối và che giấu các thông
tin về sự chấp nhận bạo lực như là một biện pháp trong hệ thống chính trị.

Như vậy, mô hình sinh thái xã hội lại giúp tìm hiểu và lý giải các yếu
tố ảnh hưëng đến bạo lực học ®ưêng ở các cấp độ từ cá nhân, liên cá nhân,
thể chế, chính sách và văn hóa. Hay nói một cách khác, mô hình này giải
thích hành vi bạo lực của trẻ chịu ảnh hưëng của nhiều yếu tố mang tính
cấu trúc, từ đặc điểm cá nhân của trẻ tới các tác động từ mối liên hệ của
trẻ với môi trưêng sống xung quanh.

Lời kết

Có thể nhận xét rằng, các cách tiếp cận lý thuyết như đã trình bày ở
trên đều giúp tìm hiểu và lý giải về sự phổ biến, nguyên nhân và các yếu
tố tác động đến hiện tưîng bạo lực học ®ưêng trong học sinh, nhưng mỗi
cách tiếp cận lại có sự nhấn mạnh trên các chiều cạnh khác nhau. Trong
khi tiếp cận về sự phát triển của trẻ em giúp lý giải những sự thay đổi về
đặc trưng tâm sinh lý theo các giai đoạn lứa tuổi có thể tác động đến xu
hưíng và các hình thức BLHĐ, thì lý thuyết kiểm soát xã hội lại nhấn
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mạnh đến những yếu tố bảo vệ và những yếu tố nguy cơ. Mô hình sinh thái
xã hội nhấn mạnh đến các ảnh hưëng đến hành vi BLHĐ trong học sinh ở
các cấp độ khác nhau. Đặc biệt, mô hình này giúp ích cho các nghiên cứu
can thiệp nhằm giảm thiểu các nguy cơ của BLHĐ trong học sinh, từ cấp
độ cá nhân đứa trẻ, tới gia đình, nhà trưêng và các yếu tố xã hội trong bối
cảnh rộng lớn hơn. Những cách tiếp cận lý thuyết này có thể vận dụng để
tìm hiểu thực trạng và và lý giải nguyên nhân và các yếu tố tác động trong
điều kiện văn hóa- xã hội của Việt Nam.n

Chú thích
(1) Sự tóm tắt này dựa trên các bài viết thảo luận về lý thuyết kiểm soát xã hội

của Popp & Pegiaero (2012) và Chan & Chui (2013) (xem danh mục tài liệu trích
dẫn).
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